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Nhận thức về lợi ích làm giảm mùi hôi thối trong 
rác, nước rỉ rác với tỷ lệ từ 89,3% đến 92,9%. Lợi ích 
làm giảm rõ rệt tình trạng hấp dẫn ruồi, nhặng, gián, 
chuột tập trung vào rác thải và nơi tập trung rác thải là 
80,3%. Trong đó 58,6 % người dân cũng nhận thức 
rằng xử lý rơm rạ bằng hình thức này cũng gián tiếp 
làm giảm khói bụi do thói quen đốt rác của người dân. 

Nhận thức về lợi ích tăng độ phì của đất do bón 
phân hữu cơ, tăng năng suất cây trồng chiếm tỷ lệ 
chung từ 64,7% đến 77,6%. Phần lớn người dân cho 
rằng xử lý rơm rạ sẽ làm giảm khói bụi ảnh hưởng đến 
môi trường và sức khoẻ chiếm tỷ lệ từ 78,9%. Hầu hết 
người dân nhận thức được lợi ích và không có sự khác 
tại 3 xã với p >0,05 ngoại trừ nhận thức về giảm thể 
tích và khối lượng rơm rạ ở Tây Ninh cao hơn hẳn 2 xã 
còn lại với p <0,05. 

Bảng 6. Hình thức xử lý rác thải, rơm rạ bằng chế 
phẩm EMIC-YTB 

Phương 
Công 

(n=151) 

Tây Ninh 
(n=149) 

Vũ Lăng 
(n=156) 

Chung 
(n=456) 

Xã 
 
Cách  
xử lý SL (%) SL (%) SL (%) SL (%) 

Gi  ̧trÞ 
p 

Chôn lấp tại 
bãi rác 96 63,6 130 87,2 100 64,1 326 71,5 <0,05 

Đốt rác thải 12 7,9 52 34,9 17 10,9 81 17,8 <0,05 
Rác thải  

để ủ phân  
vi sinh 

39 25,8 43 28,9 75 48,1 157 34,4 <0,05 

Rơm rạ làm 
phân vi sinh 22 14,6 129 86,6 37 23,7 188 41,2 <0,05 

Việc xử lý rác thải tại các hộ gia đình bằng hình 
thức thu gom ra bãi rác chung và chôn lấp chiếm tỷ lệ 
71,5%, hình thức đốt rác chiếm tỷ lệ 17,8%, tận dụng 
nguồn rác thải hữu cơ để ủ làm phân vi sinh chiếm 
34,4%. So sánh các hình thức xử lý rác thải sinh hoạt 
tại 3 xã đều có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với 
p<0,05. 

KẾT LUẬN 
93,2% người dân biết tác hại của rác thải gây « 

nhiễm môi trường, 56,4% biết rác thải ảnh hưởng 
không nhỏ đối với sức khỏe con người. 83,1% số hộ 
gia đình xử lý rác bằng hình thức đổ rác ra vườn, 84,9% 
số hộ xử lý rác bằng hình thức đốt, 79,4% đổ rác ra bãi 
tập kết chung của xã. 

Người dân cho rằng xử lý rác bằng chế phẩm 
EMIC-YTB làm giảm mùi hôi thối trong rác, giảm ruồi 
nhặng và chuột, giảm khói bụi do đốt rác, rơm rạ, giảm 

thể tích rác thải, tăng độ phì của đất, năng xuất cây 
trồng, giảm thể tích và khối lượng rơm rạ, giảm cản trở 
giao thông, ách tắc dòng chảy thủy lợi. Hình thức thu 
gom ra bãi rác chung và chôn lấp chiếm tỷ lệ 71,5%, 
tận dụng nguồn rác thải hữu cơ để ủ làm phân vi sinh 
chiếm 34,4%. Đốt rơm rạ chiếm tỷ lệ 43,6%, sử dụng 
rơm rạ làm nguyên liệu để tạo đống ủ phân bón vi sinh 
của người dân chiếm tỷ lệ 41,2%. 

KHUYẾN NGHỊ 
1. Tổ chức tuyên truyền các lợi ích của việc phân 

loại rác thải tại hộ gia đình và xử lý rác thải, rơm rạ 
bằng chế phẩm sinh học EMIC-YTB. 

2. Tăng cường phối hợp liên ngành, xã hội hóa 
công tác vệ sinh môi trường chất thải sinh hoạt, xử lý 
rơm rạ bằng chế phẩm sinh học để phát triển bền vững 
môi trường. 
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NGHIÊN CỨU SIÊU ÂM UNG THƯ TUYẾN GIÁP NGUYÊN PHÁT 
 

Nguyễn Bá Đức, Trần Giang Châu 
TÓM TẮT 
Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu một số chỉ tiêu 

siêu âm ung thư tuyến giáp nguyên ph ţ.  
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu : 58BN được 

xác định UTTG nguyên phát bằng mô học. Dùng máy 
siêu âm Aloka SDD 500 của Nhật Bản, với đầu dò tích 
hợp 5 – 7,5 MHZ. 

Kết quả và kết luận: Độ nhạy phát hiện khối U 
UTTGT của siêu âm cao hơn lâm sàng đạt 98,3%. Khả 
năng xác định vị trí và số lượng khối U cao hơn lâm 
sàng đạt 96,2% và 94,3%. Độ giảm âm chiếm 66,7% 
có ở tất cả các giai đoạn và thể mô bệnh học. Mật độ 
siêu âm không đều 80,7%, cao ở giai đoạn III, IV 100% 
và thể tủy, thể không biệt hóa 100%. Ranh giới U 
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không rõ trên siêu âm. Rỗng âm chỉ gặp 1 trường hợp 
(1,8%) ít hơn nhiều so với UGT lành tính là 24%. Về 
các dấu hiệu siêu âm kèm theo thì hình ảnh viền giảm 
âm quanh U ít gặp trong UTTGT chỉ có 14%.  

Từ khóa : Siêu âm UTTGT, Mật độ siêu âm UTTG. 
SUMMARY 
Research objectives: Research indicators 

ultrasonic primary thyroid cancer. 
Subjects and Methods: 58BN primary UTTG 
determined by histology. Used Ultrasound Aloka SDD 
500 in Japan, with integrated probe 5 to 7.5 MHZ. 

Results and conclusions: The sensitivity of 
detecting tumor by ultrasound reached 98.3%, higher 
clinical examination. The ability to locate and number 
tumor higher of clinical reached 96.2% and 94.3%. The 
reduction echo is 66.7% higher at stage III, IV. Uneven 
density ultrasound 80.7%, not differentiate 100%. The 
boundary of tumors is not clear. Empty echo is 1.8% 
less than the tumor benign is 24%. On the ultrasound 
signal, borderless image with hypoechoic around the 
cancer tumor uncommon, in only 14%.  

Keywords: Ultrasound thyroid cancer, density 
ultrasound thyroid cancer.  

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trên thế giới đã có nhiều phương pháp chẩn đoán 

cận lâm sàng được ứng dụng để chẩn đoán ung thư 
tuyến giáp (UTTG) như xét nghiệm tế bào học, mô 
bệnh học, định lượng các hormon trục yên giáp, các 
chất chỉ điểm khối u. Bên cạnh đó còn có các phương 
pháp ghi hình tuyến giáp như chụp X quang thường 
cổ ngực, siêu âm tuyến giáp, chụp cắt lớp vi tính, 
cộng hưởng từ hạt nhân, ghi hình nhấp nháy phóng 
xạ (Scintigraphy)… và gần đây còn đề cập tới các 
gen ung thư. 

ở Việt Nam, một số phương pháp trên cũng đã ứng 
dụng có hiệu quả. Năm 1982 Phạm Gia Khải đưa siêu 
âm vào chẩn đoán bướu nhân giáp, trong lĩnh vực tế 
bào học Nguyễn Vượng đã có nhiều công trình nghiên 
cứu, ghi hình tuyến giáp bằng nhấp nháy phóng xạ 
cũng được Phan Văn Duyệt ứng dụng từ những năm 
1980 và nhiều phương pháp khác cũng đang được 
nghiên cứu ứng dụng ngày càng rộng rãi và hiệu quả 
hơn. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu sâu về siêu 
âm ung thư tuyến gi̧ p chưa nhiều, do đó trong công 
trình này chúng tôi tập trung vào mục tiêu : Nghiên cứu 
một số chỉ tiêu siêu âm ung thư tuyến gi̧ p nguyên ph ţ. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Tổng số 58 bệnh nhân được chẩn đoán xác định 

bằng mô bệnh học là ung thư tuyến giáp trạng nguyên 
phát tại bệnh viên K Hà Nội. Tuổi từ 13 đến 77, tỷ lệ nữ 
trên nam là 2,7/1. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
- Chuẩn bị bệnh nhân: 
+ Tư thế nằm ngửa: Bệnh nhân nằm ngửa, cổ ưỡn 

tối đa, kê ở giữa vùng bả vai và cô bằng một gối nhỏ 
dày khoảng 10 cm. 

+ Tư thế ngồi: Bệnh nhân ngồi thẳng cổ, tư thế này 
thuận lợi để khảo sát cấu trúc, những đo đạc kính 
thước chính xác.  

 - Phương tiện: 

+ Máy siêu âm Aloka SDD 500 của Nhật Bản, với 
đầu dò tích hợp 5 – 7,5 MHZ. 

+ Hình ảnh siêu âm đen trắng. 
 - Tiêu chuẩn chẩn đoán siêu âm: 
Dựa trên tiêu chuẩn Ohio tháng 10/1979 của hội 

nghiên cứu và đào tạo chuyên khoa X-quang Mỹ ( 
Radiology research and education foundation ),của 
trường Đại học California, tiêu chuẩn của Carl (1991), 
Solbiati (1985), Palmer (1995). Cụ thể là xác định tổn 
thương, vị trí, kích thước, ranh giới và tổ chức xung 
quanh, cấu trúc siêu âm của U giáp và hạch vùng cổ 
nếu có. 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
1. Siêu âm phát hiện có khối U tại tuyến giáp. 
Đánh gi̧  khả năng phát hiện khối u trên siêu âm so 

với lâm sàng dựa trên kết quả phẫu thuật. 
Bảng 1. Xác định có khối U giáp trạng(UGT) trên 

siêu âm. 
Có UGT Không có U GT  

Số BN Tỷ lệ % Số BN Tỷ lệ % n 
Phẫu thuật 58 100 0 0 58 

Siêu âm 57 98,3 1 1,7 58 
Lâm sàng 53 91,4 5 8,6 58 

- Với 58 bệnh nhân tiến hành siêu âm ph ţ hiện 
được 57 BN có U giáp (98%) chỉ có 1 trường hợp 
không phát hiện U giáp trên siêu âm (1,7%). Trong khi 
có 5 trường hợp không sờ thấy U trên lâm sàng (8,6%).  

- Khả năng ph ţ hiện U trên siêu âm cao hơn so với 
khám lâm sàng, sự khác biệt này có ý nghĩa với p 
<0,05. 

2. Xác định kích thước khối u tuyến giáp trên 
siêu âm. 

Đánh giá khả năng xác định chính xác kích thước U 
trên siêu âm so với lâm sàng dựa trên kết quả phẫu 
thuật. 

Bảng 2. Xác định kích thước khối U giáp trên siêu 
âm. 

Kích thước U giáp trạng  
< 1cm 1- 4cm > 4cm 

 
n 

Phẫu thuật 7 31 15 53 
Siêu âm 6 30 17 53 

Lâm sàng 3 40 10 53 
Tỷ lệ chẩn đoán đúng trên siêu âm với khối U kích 

thước: < 1cm = 85% 
1 – 4cm = 98% 
> 4cm= 88% 

- Tỷ lệ chẩn đoán đúng toàn bộ các kích thước khối 
U trên siêu âm là 96,3%, sai là 3,7%. 

- Tỷ lệ chẩn đoán đúng kích thước khối U trên lâm 
sàng là 83%, sai là 17%. 

3. Mật độ siêu âm của U giáp trạng theo kết quả 
mô bệnh học. 

Bảng 3. Mật độ siêu âm U giáp trạng theo kết quả 
mô bệnh học.  

Mật độ siêu âm của U giáp trạng (n = 57BN) 
Không đều Đều  

Số BN Tỷ lệ Số BN Tỷ lệ 
 

Thể nhú, nhú nang 38 79,2 10 20,8 48 
Thể nang 3 75 1 25 4 
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Tủy 4 100 0 0 4 
Không biệt hóa 1 100 0 0 1 
Thể nhú và nhú nang có mật độ âm giảm không 

đều vì có hoại tử vùng, có hình ảnh canxi. 
Thể nang có mật độ siêu âm giảm, không đều, có 

hình ảnh canxi. 
Thể tủy có mật độ tăng âm, giảm âm hoặc đồng 

âm. Có hình ảnh canxi trung tâm. 
Thể không biệt hóa có thể tăng hoặc giảm âm hoặc 

không có ranh giới rõ. 
Theo charboneau T.W. 1987 cho biết rõ về hình 

ảnh canxi trung tâm trong siêu âm thường có trong ung 
thư thể nhú. Mật độ siêu âm không đều, có khi có bóng 
canxi nằm rải rác ở ngoại vi. 

4. Cấu trúc siêu âm của U giáp trạng theo kết 
quả mô bệnh học  

Bảng 4. Cấu trúc U giáp trạng theo mô bệnh học 
UTGT. 

Cấu trúc siêu âm U  
MBH Tăng 

âm Đồng âm Giảm âm Rỗng 
âm Hỗn hợp 

SL 
N=57 

Nhó 4 6 32 1 5 48 
Nhó 
nang (8,3%) (12,5%) (66,7%) (2%) (10,4%)  

Nang 0 0 3 0 1 4 
(75%)                                     (25%) 

Tủy 0 0 2 0 2 4 
(50,0%) 

Không 0 0 1 0 0 1 
Biệt hóa (100%) 

Chủ yếu gặp cấu trúc siêu âm của U giáp trạng là 
giảm âm trong tất cả các thể mô bệnh học. Thể nang 
và không biệt hóa tỷ lệ giảm âm cao 75%, 100%. 

Tỷ lệ các U giảm âm giữa các thể mô bệnh học 
không có sự khác biệt có ý nghĩa với p> 0,05. 

U gi̧ p có cấu trúc siêu âm là tăng âm và đồng âm 
chỉ gặp trong thể nhú, nhú nang (8,3%, 12,5%). 

Rỗng âm chỉ gặp 1 trường hợp ở thể nhú, nhú nang 
(2%). 

Trên bảng so sánh chẩn đoán lâm sàng và siêu âm 
của bệnh nhân, gần như 100% các trường hợp đều 
phát hiện được bướu nhân giáp bằng siêu âm mặc dù 
có rất nhiều loại nhân với tổn thương khác nhau.  

Kết luận 
Độ nhạy phát hiện khối U UTTGT của siêu âm cao 

hơn lâm sàng đạt 98,3%. Khả năng xác định vị trí và số 
lượng khối U cao hơn lâm sang đạt 96,2% và 94,3%. 

Về cấu trúc siêu âm chủ yếu là giảm âm chiếm 
66,7% có ở tất cả các giai đoạn và thể mô bệnh học. 
Mật độ siêu âm phần lớn không đều 80,7%, cao ở giai 
đoạn III, IV 100% và thể tủy, thể không biệt hóa 100%. 

So sánh giữa UTTGT và UGT lành tính: UTTGT có 
ranh giới U không rõ trên siêu âm cao hơn so với UGT 
lành tính 46,5% so với 20%. Cấu trúc siêu âm chủ yếu 
của cả hai nhóm đều là giảm âm UTTGT lá 66,7%, 
UGT lành tính là 40% tuy nhiên cấu trúc rỗng âm chỉ 
gặp 1 trường hợp (1,8%) ít hơn nhiều so với UGT lành 
tính là 24%. Về các dấu hiệu siêu âm kèm theo thì hình 
ảnh viền giảm âm quanh U ít gặp trong UTTGT gặp 
14%, gặp nhiều ở UGT lành tính 48%.  

Như vậy có thể kết luận về mật độ siêu âm và ranh 
giới khối u không đều thường có thể nghĩ đến hình ảnh 
của ung thư tuyến giáp trạng. 
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NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SỎI HỆ TIẾT NIỆU Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM  

TẠI PHÒNG KHÁM NỘI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 NĂM 2010 
 

Ninh Thị Nhung - Trường đại học Y Thái Bình 
Trần Thị Thu Thủy - Trung tâm Y tế thành phố Nam Định 

Nguyễn Xuân Thực - Bệnh viện Bạch Mai 

Tóm tắt 
Qua điều tra cắt ngang 2952 bệnh nhân đến khám 

tại phòng khám nội bệnh viện Quân Y 103 từ tháng 
3/2010 đến 6/2010. Kết quả cho thấy: Có 186 bênh 
nhân mắc sỏi hệ tiết niệu (SHTN), chiếm 6,3% số 
người đến khám. Khu vực thành thị có tỷ lệ mắc SHTN 
là 54,8% cao hơn khu vực nông thôn (45,20%), nam 
(6.8%) cao hơn ở nữ (5.8%). Trong số 186 bệnh nhân 
mắc SHTN: nam chiếm 55,9%, nữ chiếm 44,1%. Tỷ lệ 
SHTN cũng tăng dần theo tuổi thường gặp nhất từ 30-
60 tuổi và thay đổi theo nhóm tuổi, cao nhất ở nhóm 
51-60 tuổi chiếm 30.6%. Về vị trí giải phẫu của SHTN 
đa số ở một vị trí (thận hoặc niệu quản) tỷ lệ mắc sỏi 

thận chiếm tỷ lệ cao nhất là 67,7%; sỏi niệu quản là 
26,3%; về đường kính sỏi, chủ yếu là sỏi có đường kính 
dưới 10mmm chiếm 54,8%, sỏi có đường kính từ 10-
20mm chiếm 35% chỉ có 10,2% sỏi có đường kính trên 
20mm. 

Từ khóa: Sỏi hệ tiết niệu 
Summary 
The result of a descriptive cross-sectional study of 

2952 patient go to have their health check at 
consulting room, internal medical in Viet Nam military 
hospital 103. Result: 186 patient get urinary stones 
accounting for 6.3% of the patient come to check their 


